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Câu 1: ( 5 điểm)
     1/ Cân bằng các PTPƯ sau ( theo x, y,z )

            FexOy     +  CO   ------>   Fe    +   CO2
            MxOy     +  Al     ------>   M    +   Al2O3

              A           +  H2O  ------>   A(OH)x  +  H2
            CxHyNz  +  O2     ------>   CO2    +   H2O   + N2 
  2/ Trong số các chất cho sau đây: CaCO3, CO2, Fe2O3, KClO3, MgO, P2O5, Cu, KNO3, CaO, có những chất nào:

· Nhiệt phân thu được O2 ?

· Tác dụng được với nước ?
· Tác dụng được với H2 ?
       Viết các PTPƯ xảy ra ( ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có).       
Câu 2: (4 điểm) 

       1/ Cho các chất sau: FeCl2, Fe, Fe3O4, FeSO4. Hãy lập thành một dãy chuyển đổi hoá học và viết các PTHH thực hiện dãy chuyển hoá đó.

       2/ Trình bày phương pháp hoá học phân biệt 4 dung dịch không màu: NaOH, HCl, Ca(OH)2, NaCl đựng trong 4 lọ bị mất nhãn.
 Câu 3: (4 điểm)     

       1/ Hoà tan 50 gam tinh thể CuSO4.5H2O vào 390 ml H2O thì nhận được một dung dịch có khối lượng riêng bằng 1,1g/ml. Hãy tính nồng độ % và nồng độ mol của dung dịch thu được.

       2/ Xác định khối lượng muối kết tinh khi làm lạnh 302 gam dung dịch muối KCl bão hoà từ 800C xuống còn 200C. Biết rằng độ tan của muối KCl ở 800C là 51 gam và ở 200C là 34 gam.
 Câu 4: (3 điểm )
       Cho 10,8 g hỗn hợp gồm kim loại X và X2O3 được nung ở nhiệt độ cao rồi dẫn luồng khí CO dư đi qua để phản ứng hoàn toàn thu được m (g) kim loại và 3,36 lit khí CO2 (đ.k.t.c)

a) Tìm m.

        b)  Xác định kim loại X, oxit X2O3. Biết rằng trong hỗn hợp, kim loại X và oxit X2O3 có số mol bằng nhau.
Câu 5: ( 4 điểm) 

        Một hỗn hợp gồm Zn và Fe có khối lượng 18,6 gam. Hòa tan hỗn hợp này trong 350 ml dung dịch HCl 2M.

    a) Chứng tỏ hỗn hợp này tan hết.

    b) Tính % về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp biết rằng sau phản ứng thu được 6,72 lit H2 (đ.k.t.c).
( H = 1; O = 16; Fe = 56; Zn = 65; C = 12; Cu = 64; K = 39; Cl = 35,5; S = 32)

--------------- Hết --------------

Họ tên thí sinh …………………………………….. Số báo danh ………………
	
	


I/ H­​íng dÉn chung
    - Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà vẫn đúng thì cho đủ điểm như​ hư​ớng dẫn quy định ( đối với từng phần ). 

   - Trong khi tính toán, nếu nhầm lẫn một câu hỏi nào đó dẫn đến kết quả sai nhưng phương pháp giải đúng thì trừ đi nửa số điểm giành cho phần hoặc câu đó. Nếu tiếp tục dùng kết quả sai để giải các vấn đề tiếp theo thì không tính điểm cho các phần sau.
   - Đối với pthh nào mà cân bằng hệ số sai hoặc thiếu cân bằng ( không ảnh hưởng đến giải toán) hoặc thiếu điều kiện thì sẽ trừ nửa số điểm giành cho pt đó. Trong một pthh, nếu có từ một CTHH trở lên viết sai thì pt đó không được tính điểm.

II/ Đáp án và thang điểm chấm
Câu 1: (5 điểm ) 
	1) ( 2 điểm)   Cân bằng đúng mỗi PTPƯ được 0,5 điểm   

          FexOy  + yCO  (  xFe  + yCO2    

          3MxOy  + 2yAl (  3xM  + yAl2O3   

          2A  + 2xH2O (  2Al(OH)2  + xH2    

          2HCl  + Mg (  MgCl2  + H2        
	1đ

	               b)           3Fe  +  2O2  (  Fe3O4

                             2Cu  +  O2  (  2CuO
                               S  +  O2  (  SO2

                              4P +  5O2  (  2P2O5
	1 đ

	               c)           CuO  +  H2  (  Cu  +  H2O

                             Fe2O3  + 3H2  ( 2Fe  +  3H2O

                             Na2O  +  H2O  (  2NaOH

                             P2O5  +  3H2O  (  2H3PO4           
	1 đ


Câu 2: (4 điểm)

1/( 2,25 đ) Xác định đúng được các chất A, B, C, D mỗi chất được 0,25 đ. Viết đúng 5 PTPƯ, mỗi PT được  0,25 đ

2, (1,75 đ)
	Trích mẫu thử . Cho nước vào lần lượt các mẫu thử
	0,25 đ

	- Mẫu thử tan, tạo dung dịch không màu: NaCl, K2O, P2O5
	0,25 đ

	- Mẫu thử tan, tạo dung dịch đục: CaO; - Mẫu thử không tan: SiO2
	0,25 đ

	Cho quỳ tím vào lần lượt các  sản phẩm mẫu thử tan:

- Quỳ tím hóa xanh là dd KOH, chất tan ban đầu : K2O

- Quỳ tím hóa đỏ là dd H3PO4, chất ban đầu: P2O5
	0,5 đ

	PTHH: CaO  +  H2O  (  Ca(OH)2
             K2O  +  H2O  (  2KOH

             P2O5  +  3H2O  (  2H3PO4
	0,5 đ


Câu 3 ( 4 điểm)
	a)    nP =  6,2 : 31 = 0,2 mol
	0,25 đ

	                           4P      +     5O2    (    2P2O5     
	0,5 đ
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n

 =   5/4 nP  =  0,25(mol)
	0,25 đ 

	     ( 
[image: image2.wmf]O (du)

2

n

 = 30% x 0,25  =  0,075(mol)
	0,25 đ

	(  
[image: image3.wmf]O (lay)
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n

 = 0,25  +  0,075  =  0,325(mol)  (  
[image: image4.wmf]O (lay)
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V

  = 0,325 x 22,4 = 7,28(lit)
	0,5 đ

	               b)         P2O5  +  3H2O  (  2 H3PO4
                             0,1                          0,2     (mol)
	0,75 đ
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m

 = 0,2 x 98 = 19,6(g) ;   
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m

  = 0,1 x 142 = 14.2(g)
	0,5 đ
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m

 = 14,2 + 235,8 = 250(g)
	0,25 đ
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V

  = 250 : 1,25 = 200ml = 0,2(l) 
	0,25đ
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Câu 4: (5 điểm)  
1/ (2,5 điểm)
	Gọi CTHH cua sắt oxit là FexOy. Có nFe =  8,4 : 56 = 0,15 mol
	0,25 đ

	                           FexOy      +     2yHCl    (    xFeCl2y/x  +  yH2O     
	0,5 đ

	                              n FexOy =   0,45/2y (mol)
	0,25 đ

	          FexOy      +     yCO    (    xFe  +  yCO2     
	0,5 đ

	                   n FexOy = 0,15/x (mol)
	0,25 đ

	                          Có PT:  0,45/2y = 0,15/x
	0,5 đ

	                           => x: y = 2:3 . CTHH của sắt oxit là Fe2O3
	0,25 đ


2/ (2,5 điểm)
	                2KClO3         (       2KCl       +    3O2
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	                2KMnO4       (      K2MnO4    +    MnO2     +    O2    

                
[image: image14.wmf]158

b

                        
[image: image15.wmf]197

158

.

2

b

         
[image: image16.wmf]87

158

.

2

b

        
[image: image17.wmf]4

,

22

.

2

b


	0,50

	                Vì các chất còn lại sau phản ứng bằng nhau nên:
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C©u 5: (4®iểm)                                       

	    a)                             CO  +  CuO 
[image: image21.wmf]
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  Cu  + CO2 (1)

                                  3CO  +  Fe2O3 
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 2Fe  + 3CO2(2)

                                   Fe   + H2SO4  
[image: image25.wmf]®

  FeSO4  +  H2 (3)


	0,75 đ

	· Chất rắn màu đỏ không tan đó chính là Cu, khối lượng là 3,2 gam. 

             nCu = 
[image: image26.wmf]64
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,

3

 = 0,05 mol, theo PTHH(1) => nCuO= 0,05 mol, 


	0,5 đ

	          => mCuO=  0,05.80 = 4 g.  Vậy khối lượng Fe2O3 =  20 – 4 = 16 gam

            
	0,5 đ

	  Phầm trăm khối lượng các oxit kim loại:

 % CuO = 
[image: image27.wmf]20

4

.100 = 20%  ;      % Fe2O3 = [image: image28.wmf]20

16

.100 = 80%

           
	0,5 đ

	   b) Khí sản phẩm phản ứng được với Ca(OH)2 là: CO2
CO2 + Ca(OH)2 
[image: image29.wmf]®

 CaCO3 + H2O (4)

                                          nFe
[image: image30.wmf]2

O
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 = 
[image: image32.wmf]160

16

 = 0,1 mol, 
	0,5

	· Theo PTHH (1),(2) => số mol CO2 là: 0,05 + 3.0,1 = 0,35 mol


	0,5

	·  Theo PTHH(4) => số mol CaCO3 là: 0,35 mol.
	0,25 đ

	      Khối lượng  CaCO3 tính theo lý thuyết: 0,35.100 = 35 gam
	0,25 đ

	          Khối lượng CaCO3 tính theo hiệu suất: 35.0,8 = 28 gam
	0,25 đ
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